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ABSTRACT 

The reaction mechanism of methylidene radical (CH) with hydrogen cyanide (HCN) has been 
studied by the Density Functional Theory (DFT) using B3LYP functional and the 6-311++G(d,p), 
6-311++G(3df,2p) basis sets. The potential energy surface (PES) for the CH+HCN system has 
been established completely. The formation of the products H2+CCN, H2+CNC, H+HCCN(cycle) 

were been discussed in detail. This study would be contributing to understand more about the 
reaction mechanisms of the methylidyne radical with many small radicals and molecules in the 
atmosphere and combustion chemistry. 

 

I - GIỚI THIỆU 

Phản ứng của gốc CH với các phân tử nhỏ 
hiện nay đang được nghiên cứu nhiều cả về lý 
thuyết lẫn thực nghiệm [1-7]. Phân tử hiđro 
xyanua ngoài việc được sử dụng làm vũ khí hóa 
học trong chiến tranh còn là một chất trung gian 
có giá trị cao trong trong công nghiệp tổng hợp 
polime và dược phẩm. Số đo nồng độ gần đây 
của HCN ở tầng đối lưu khí quyển chỉ ra rằng 
phản ứng của các hợp chất này có thể có liên 
quan đến hóa học tầng đối lưu [8]. Trong không 
gian, HCN còn được hình thành và phá hủy ở 
mây các ngôi sao [9]. Vì vậy phản ứng của HCN 
với các chất khác nhau có trong môi trường khí 
quyển và trong đám mây các ngôi sao đáng 
được quan tâm. Trong công trình nghiên cứu 
trước, chúng tôi đã công bố những kết quả ban 
đầu về cơ chế phản ứng của gốc metyliđin với 
hiđro xyanua [10]. Theo đó, để hình thành sản 
phẩm H2+CCN thì hệ phản ứng CH+HCN cần đi 
qua chất trung gian là H2CCN. Đây là một chất 
được dự đoán là rất bền trong hệ phản ứng vì nó 
có năng lượng rất thấp. Kết quả quá trình hình 

thành các hợp chất trung gian hay sản phẩm đều 
phải đi qua hàng rào năng lượng. Trong nội 
dung bài báo này, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện 
những vấn đề về cơ chế phản ứng cũng như tính 
chất nhiệt động mà tài liệu [10] chưa đề cập, đặc 
biệt là các cơ chế tạo ra các sản phẩm H2+CNC, 
hay cơ chế tạo ra H2+CCN theo đường phản ứng 
khác. 

II - PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

Tất cả các tính toán được thực hiện bằng 
phần mềm Gaussian 03 [11]. Cấu trúc hình học 
của các chất đều được tối ưu hóa bằng phương 
pháp phiếm hàm mật độ ở mức B3LYP/6-
311++G(d,p). Việc tính NBO (natural bond 
orbital) cũng được thực hiện tại mức này. Sự xác 
định đúng một trạng thái chuyển tiếp tìm được 
ngoài việc phân tích tần số dao động thì còn 
được kiểm tra thêm bằng cách tính tọa độ nội 
phản ứng (IRC). Năng lượng điểm đơn được tính 
theo phương pháp B3LYP/ 6-311++G(3df,2p). 
Kết quả thu được sẽ cho phép thiết lập bề mặt 
thế năng đầy đủ và từ đó biết được thứ tự ưu tiên 



 749

của mỗi đường phản ứng. Ngoài ra hiệu ứng 
nhiệt, thế đẳng nhiệt đẳng áp của mỗi hướng tạo 
sản phẩm ở điều kiện nhiệt độ 298 K, áp suất 1 
atm cũng được tính toán và thảo luận chi tiết. 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Trên bề mặt thế năng của hệ CH+HCN 
(hình 1) có 3 sản phẩm được ký hiệu là Px (x = 1 
÷ 3), 7 chất trung gian được ký hiệu là Iy (y = 
1÷8) và 12 cấu trúc trạng thái chuyển tiếp (TS) 

được ký hiệu là x/y với x, y tương ứng là các cực 
tiểu Px hay Iy. Từ kết quả tính năng lượng dao 
động điểm không và năng lượng điểm đơn xác 
định được năng lượng tương quan với mức năng 
lượng của hệ chất tham gia phản ứng ban đầu 
CH+HCN (P0) được qui ước bằng 0. Giá trị S

2 

tính được đưa ra ở bảng 1 cho thấy độ nhiễu 
spin không đáng kể và điều này khẳng định việc 
sử dụng phương pháp B3LYP tính toán cho các 
cấu trúc chứa một electron độc thân là hoàn toàn 
hợp lý. 
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Hình 1: Sơ đồ và bề mặt thế năng (PES) hệ phản ứng CH + HCN 

Sự tạo thành các sản phẩm P1ỮP3 được thực hiện theo sơ đồ sau: 
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P0 (CH+HCN) → TS 0/1 → I1 → TS  → I2 → TS 2/3 → I3 → I4 

I4 → TS 4/P1 → P1 (H+HCCNvßng) 

I4 → TS 4/5 → I5 → TS 5/P2 → P2 (H2+CCN) 

I4 → TS 4/6 → I6 → TS 6/7 → I7 → TS 7/P3 → P3 (H2+CNC) 

I3 → TS 3/8 → I8 →TS 8/P2 → P2 (H2+CCN) 

 
Như vậy, I4 (-141,9 kJ/mol) là một hợp chất 

trung gian rất quan trọng, tất cả các sản phẩm 
khác nhau P1ỮP3 đều có thể được sinh ra thông 
qua I4. Về mặt hình học I4 có cấu tạo vòng 3 
cạnh. Nguyên tử H liên kết với N không ở cùng 
một mặt phẳng với các nguyên tử còn lại. I6       
(-238,4 kJ/mol) cũng có cấu trúc dạng vòng 3 
cạnh tương tự I4. Nguyên tử H5 cũng không ở 
cùng một mặt phẳng với các nguyên tử còn lại, 
chứng tỏ các nguyên tử C1 và C4 là không 
tương đương. Điều này được thể hiện rõ ở độ dài 
liên kết, trong khi N3-C1 (1,284 Å) thì N3-C4 
lớn hơn nhiều (1,508 Å). 

I7 (-372,2 kJ/mol) có cấu trúc tương tự I5 (-
471,2 kJ/mol). Tất cả các nguyên tử đều nằm 
trên cùng một mặt phẳng. Góc liên kết C4C1N3 
ở I5 và C1N3C5 ở I7 đều bằng 180

0. ở I7 các góc

liên kết H4C1N3=H2C1N3=118,90-1200. ở I5 
các góc liên kết H2C4C1=H5C4C1=120,20-
1200. Bảng 2 đưa ra kết quả tính NBO đối với 
các obitan spin α của các hợp chất trung gian I5 
và I7. Phân tích NBO cho thấy các liên kết C1-
N3 ở I5 và N3-C5 ở I7 là liên kết liên kết ba. Các 
nguyên tử C1, N3 ở I5 và C5, N3 ở I7 đều ở 
trạng thái lai hóa sp. Các nguyên tử C4 ở I5 và 
C1 ở I7 lại ở trạng thái lai hóa sp

2. Độ lai hóa 
của các obitan s và p của các nguyên tử khi 
tham gia hình thành lai hóa đều đạt tỷ lệ khá 
hoàn hảo, xấp xỉ 1/1 đối với lai hóa sp và 1/2 đối 
với lai hóa sp2. Phép phân tích NBO đối với các 
obitan spin β cũng cho kết quả tương tự. Những 
kết quả này cho thấy I5 và I7 là các hợp chất 
trung gian bền, nên trên bề mặt thế năng chúng 
có năng lượng rất thấp.  

 

Bảng 1: Giá trị năng lượng dao động điểm không ZPE (hatree), năng lượng điểm đơn SP (hartree), 
năng lượng tương quan E (kJ/mol) và độ nhiễu spin S2 

 Cấu trúc ZPE SP E S2  

 I5 0,030951 -132,144 -471,2 0,767136  
 I6 0,030776 -132,055 -238,4 0,765862  
 I1 0,028694 -131,994 -84,5 0,760681  
 I2 0,029507 -132,097 -351,3 0,768556  
 3/8 0,024956 -131,947 29,9 0,761689  
 8/P2 0,019352 -131,914 102,6 0,755281  
 I3 0,030191 -132,016 -138,9 0,769479  
 I4 0,030722 -132,018 -141,9 0,754306  
 0/1 0,025495 -131,949 26,7 0,765764  
 2/3 0,028642 -132,01 -125,0 0,775936  
 3/4 0,029454 -132,005 -111,8 0,756839  
 4/6 0,026867 -132,001 -106,9 0,769289  
 4/P1 0,021467 -131,947 20,7 0,75802  
 7/P3 0,021002 -131,955 -1,2 0,760694  
 1/2 0,024499 -131,986 -74,3 0,770883  
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Hình 2: Hình học các trạng thái chuyển tiếp và các cực tiểu 
(Độ dài liên kết  tính theo Angstrom (Å), góc liên kết tính theo độ (0)) 
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Sự tạo thành sản phẩm P2 ngoài đường phản 
ứng mà chúng tôi đã công bố thì P2 còn có thể 
được hình thành theo một hướng khác là I3 → 
TS 3/8 → I8 → TS 8/P2 → P2 (H2+CCN). Tuy 
nhiên, do TS 8/P2 (102,6 kJ/mol) có năng lượng 
quá lớn nên sự hình thành P2 theo con đường thứ 
hai này là khó khăn hơn rất nhiều và khó khăn 
hơn cả sự tạo thành P1 và P2. 

TS 7/P3 (-1,2 kJ/mol) có độ dài liên kết C1-
H4 lớn hơn bình thường (1,303 Å) trong khi độ 
dài H2-H4 là (0,860 Å). Những giá trị này đều 
phù hợp với quá trình chuẩn bị đứt các liên kết 
C-H, hình thành liên kết H-H tạo ra phân tử H2. 

TS 4/P1 (20,7 kJ/mol) có liên kết N-H rất 
lớn (2,007Å), thuận lợi cho việc cắt đứt nguyên

 tử H. Giá trị các độ dài liên kết trên vòng của 
TS 4/P1 là N3-C4 (1,413 Å); N3-C1 (1,298 Å) 
và C1-C4 (1,398 Å) còn ở sản phẩm HCCNvòng 
là N3-C4 (1,407 Å); N3-C1 (1,293 Å) và C1-C4 
(1,401 Å). Như vậy, ngoại trừ liên kết C1-C4 bị 
kéo dài ra còn các liên kết còn lại đều bị rút 
ngắn, làm kích thước vòng bị thu hẹp lại. So với 
các con đường hình thành sản phẩm P2 và P3 
thông qua I4 đã phân tích ở trên thì do TS 4/P1 
có hàng rào năng lượng lớn hơn nên việc tạo 
thành P1 sẽ khó khăn hơn. 

Các thông số nhiệt động như hiệu ứng nhiệt 
(∆H) và thế đẳng nhiệt đẳng áp (∆G) của một 
phản ứng cũng có thể được xác định bằng lý 
thuyết [12]. Trong sự tạo thành các sản phẩm P1, 
P2, P3 từ CH+HCN ta có: 

CH + HCN → H + HCCNvßng (P1) ∆H = 12,1   kJ/mol; ∆G = 19,2 kJ/mol 

CH + HCN → H2 + CCN (P2) ∆H = -59,7  kJ/mol; ∆G = -54,8 kJ/mol 

CH + HCN → H2 + CNC (P3) ∆H = -70,5  kJ/mol; ∆G = -53,5 kJ/mol 

 
Rõ ràng là hiệu ứng nhiệt và thế đẳng nhiệt đẳng áp của các phản ứng tạo thành P2 và P3 đều có 

giá trị âm nên chúng thuận lợi hơn về mặt nhiệt động so với sự tạo thành P1. 

Hệ các chất H+HCCN (+13,6 kJ/mol), H+HCNC (+63,9 kJ/mol), CH2+CN (+112,8 kJ/mol) và 
C2H2+N (+253,3 kJ/mol) đều có năng lượng rất cao so với P0 nên việc hình thành chúng từ 
CH+HCN là rất khó xảy ra. 

Bảng 2: Kết quả phân tích NBO đối với obitan spin α 

Cấu trúc 
Liên kết 
A-B 

Trọng số 
A, % 

Trọng số 
B, % 

Độ lai hóa A, % Độ lai hóa B, % 
AO-s AO-p AO-s AO-p 

I5 

C1-N3 42,90 57,10 47,43 52,51 44,08 55,76 

C1-N3 34,24 65,76 0,00 99,71 0,00 99,8 

C1-N3 43,63 56,37 0,00 99,81 0,00 99,78 

C1-C4 50,73 49,27 52,58 47,39 35,41 64,52 

I7 

C1-N3 36,35 63,65 31,23 68,65 46,50 53,47 

N3-C5 67,49 32,51 53,40 46,53 29,52 70,33 
N3-C5 64,17 35,83 0,00 99,93 0,00 99,54 
N3-C5 73,74 26,26 0,00 99,96 0,00 99,45 

 

IV - KẾT LUẬN 

Toàn bộ cơ chế phản ứng của gốc metyliđin 
với hiđro xyanua đã được thiết lập một cách đầy 

đủ. Các chất phản ứng, cực tiểu, trạng thái 
chuyển tiếp và sản phẩm đều được tối ưu hóa 
cấu trúc. Sự hình thành các sản phẩm gồm: H2 + 
CCN, H2 + CNC và H + HCCNvßng được phân 
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tích một cách chi tiết. Các tham số nhiệt động 
về hiệu ứng nhiệt và thế đẳng nhiệt đẳng áp của 
các đường phản ứng tạo thành các sản phẩm 
cũng được tính toán đầy đủ. Sự hình thành các 
sản phẩm H2 + CCN, H2 + CNC là thuận lợi hơn 
so với quá trình tạo H + HCCNvòng. Kết quả từ 
bề mặt thế năng cho thấy để tạo ra các sản phẩm 
đều cần cung cấp nhiệt lượng để vượt qua hàng 
rào năng lượng và đây là điều khác biệt so với 
các công trình đã công bố trước đây như 
CH+C2H2, CH+NO2, CH+H2O,.. nguyên nhân là 
vì các phản ứng này đều có quá trình tạo phức 
trung gian tiền phản ứng không có hàng rào 
năng lượng giúp cho phản ứng xảy ra với tốc độ 
nhanh hơn. 
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